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Báo cáo tóm tắt ngành hàng

vải tại tỉnh Bắc Giang
Hà Nội, 2005
1. Khái quát về sản xuất và thị trường vải quả trên thế giới


Cây vải (Litchi Chinensis) là loại cây ăn quả (CAQ) nhiệt đới quan trọng có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Cây vải có nguồn gốc ở phía Nam Trung Quốc. Trung Quốc là nước trồng vải sớm nhất thế giới. 


Hiện nay trên thế giới có hàng chục nước trồng vải, nhưng sản xuất vải có tính chất hàng hoá thì chỉ có ở một số nước như Trung Quốc, ấn Độ, Australia, Thái Lan ... Ngoài ra, vải cũng được trồng ở một số nước Nam Phi, Mauritin, Brasil.... Cây vải không kén đất quá, nhưng khí hậu và đất đai phù hợp để trồng được vải thơm ngon thì không nhiều. Yêu cầu về điều kiện phân hoá mầm hoa được tốt cần có nhiệt độ thấp trong thời gian nhất định và yếu tố nước. Ngoài ra cây vải chịu tác động của nắng và ánh sáng. Thời kỳ hình thành hoa càng nắng nhiều càng tốt và thời kỳ hoa nở có nắng thì thụ phấn thụ tinh mới tốt. ở các nước Châu á thì cây vải cho thu hoạch vào mùa hè, còn ở các nước phía Nam thì cây vải cho thu hoạch vào các tháng cuối năm. 

Sản phẩm vải quả trên thị trường được nhiều nước ưa thích, đặc biệt là vải tươi. Các nước có sản lượng vải xuất khẩu lớn hơn cả đó là Trung Quốc, ấn Độ, Thái Lan, úc. Thị trường các nước nhập sản phẩm vải quả với số lượng lớn đó là Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Hông Kông. 

Một số dạng sản phẩm của quả vải có mặt trên thị trường đó là vải tươi,  vải sơ chế (vải khô) và vải chế biến dưới các dạng như siro, nước giải khát và cùi vải đông lạnh.

2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ vải ở Việt Nam

2.1. Tình hình sản xuất

a. Khái quát về tình hình sản xuất vải của Việt Nam 


Theo các tài liệu thư tịch cũ, ở Việt Nam, cây vải được trồng cách đây khoảng 2000 năm. Trong quá trình điều tra cây ăn quả (CAQ) ở rừng của một số tỉnh miền Trung và miền Bắc, các nhà nghiên cứu có gặp cây vải rừng là cây vải dại. Có thể miền Bắc nước ta cũng là quê hương của một số giống vải mà các nhà thực vật học chưa hề biết đến.

Cây vải đã được trồng ở hầu khắp các tỉnh ở miền Bắc nước ta. Diện tích trồng vải đã được tăng nhanh là do kết quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chương trình 327, 116, 135 … và phong trào trồng CAQ trên cả nước.  Diện tích vải tăng nhanh hơn cả tập trung vào giai đoạn 1992 – 1996. Một số vùng trồng vải chủ yếu là vùng Thanh Hà (Hải Dương), Bắc Giang, Quốc Oai (Hà Tây), Phú Hộ (Phú Thọ) và Đông Triều (Quảng Ninh)...

Giống vải chủ lực được trồng vào giai đoạn này là vải thiều Thanh Hà. Đồng thời với sự gia tăng về diện tích, sản lượng vải cũng được gia tăng và chủng loại giống vải cũng phong phú hơn. Trên thị trường, ngoài vải thiều Thanh Hà còn có vải lai Thanh Hà, U hồng, U thâm … các giống này được trồng ở các địa phương khác nhau và có thời gian chín khác nhau tạo nên thời vụ thu hoạch vải khá dài. Cộng với các biện pháp kỹ thuật được áp dụng để kéo dài thời gian quả chín trên cây, vụ vải đã kéo dài được 50 – 60 ngày (trước đây thời vụ thu hoạch vải trong khoảng 25 – 30 ngày).
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Năm 2004 được đánh giá là năm đạt diện tích trồng vải và diện tích cho thu hoạch quả lớn nhất và là năm được mùa nhất từ trước tới nay. Dẫn ra phân bổ về diện tích trồng vải tại các vùng của miền Bắc Việt Nam và cơ cấu về sản lượng của các vùng tương ứng. Hai đồ thị dưới đây minh hoạ cơ cấu này.     
                                                                          Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2005

Tuy nhiên, trong các vùng trên, sản xuất vải được trồng tập trung ở một số tỉnh trọng điểm như Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Bảng 1 dưới đây phản ánh một số chỉ tiêu về sản xuất vả của các tỉnh kể trên.

Bảng 1: Tình hình sản xuất vải ở một số tỉnh trồng vải tập trung (năm 2004)

	Địa bàn
	Diện tích trồng vải (ha)
	Diện tích cho thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	Cả nước
	86.396
	67.844
	45,6
	309.153

	Bắc Giang
	34.923
	30.746
	51,6
	158.774

	Hải Dương
	14.219
	12.634
	37,7
	47.632

	Lạng Sơn
	7.437
	5.501
	23,1
	12.684

	Thái Nguyên
	6.861
	4.692
	18,7
	8.787

	Quảng Ninh
	5.174
	3.847
	45,1
	17.349


Nguồn : Tổng cục thống Kê, 2005

Theo số liệu thống kê, diện tích vải của Bắc Giang chiếm 40,42% về diện tích và 51,36% về sản lượng vải của cả nước. 

b. Tình hình sản xuất vải tại Bắc Giang


Bắc Giang là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc nước ta. Tuy vậy, Bắc Giang có nhiều lợi thế về mặt địa lý nên dễ dàng tiếp cận được với vùng kinh tế trọng điểm ở phía Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Do đó tỉnh có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói riêng.


Bắc Giang nằm trong vùng có điều kiện khí hậu nóng ẩm thích nghi cho hệ thống cây trồng phát triển, đặc biệt là một số loại CAQ nhiệt đới và á nhiệt đới như vải, hồng, na, dứa. Tổng diện tích CAQ của tỉnh đạt 49.641 ha, trong đó diện tích cây vải đạt 38.500 ha, nhãn đạt 1.572 ha, hồng đạt 1.525 ha, dứa đạt 1.280 ha… Diện tích CAQ tập trung chính ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên. Tổng thu từ CAQ trong tỉnh hàng năm đạt 400–564 tỷ đồng. Năm 2004, tổng giá trị thu nhập từ CAQ là 564 tỷ đồng, chiếm 15% giá trị thu nhập ngành nông nghiệp và chiếm 23% thu nhập từ ngành trồng trọt. Năm 2005, là năm mất mùa, tổng giá trị thu nhập từ CAQ của tỉnh vẫn đạt 474 tỷ đồng. Thông qua kết quả này đã khẳng định hướng chuyển đổi từ một số cây trồng có hiệu quả kinh tế không cao như cây sắn, bạch đàn và việc phủ xanh đất trồng đồi núi trọc bằng cây vải là đúng và vai trò của cây vải trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn không chỉ là cây xoá đói giảm nghèo mà là cây mang lại sự phát triển ch tỉnh Bắc Giang. 


ở Bắc Giang, cây vải được trồng vào những năm 1960 –1965 khi tỉnh đón hàng chục vạn hộ nông nghiệp từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam lên xây dựng quê hương mới. Vào đầu những năm 1980, cây vải đã được khẳng định rõ giá trị nhiều mặt trên vùng này nên tỉnh uỷ–UBND ra quyết định phát động phong trào trồng cây vải. Đặc biệt huyện uỷ, UBND huyện Lục Ngạn đã đề ra quyết tâm chiến lược đó là “Di dời kinh đô vải thiều từ Thanh Hà lên Lục Ngạn”. Thế nhưng giai đoạn này cây vải phát triển còn chậm, trong đó có nguyên nhân do chính sách lúc bấy giờ chưa thúc đẩy lưu thông hàng hoá. Đến khi tỉnh triển khai nghị quyết 10 thì các huyện trong tỉnh đưa cây vải vào sản xuất tạo ra nhiều mô hình trang trại trồng CAQ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây trồng chủ đạo của các mô hình này là cây vải. Đây là giai đoạn phát triển cây vải mạnh mẽ nhất. Diện tích trồng vải và sản lượng đã gia tăng nhanh chóng và càng đến những năm gần đây, diện tích vải cho thu hoạch càng lớn.


Đi sâu tìm hiểu lịch sử phát triển sản xuất cây vải của tỉnh Bắc Giang, có thể tóm tắt thành 3 giai đoạn như sau: 

* Giai đoạn khởi đầu (Từ khi trồng những cây vải đầu tiên đến năm 1982)


Đây là giai đoạn các hộ đi xây dựng vùng kinh tế mới mang lên trồng ở vườn nhà, sau đó gọi là quà kỷ niệm cho anh em, bạn bè hàng xóm và khi có sản phẩm ngon thì cứ nhà nọ chiết cho nhà kia và hầu như các hộ đều có vài cây trong vườn để  để lấy quả ăn. Số hộ trồng với số lượng lớn từ 30 đến 50 cây rất ít. Tính đến đầu năm 1980, toàn tỉnh ước đạt khoảng 100 ha vải, trong đó riêng huyện Lục Ngạn đạt khoảng 42 ha và sản lượng đạt khoảng 100 tấn. Trong giai đoạn này, tỉnh tập trung vào sản xuất các cây lượng thực (lúa, sắn) và cây công nghiệp (bạch đàn, cây lạc).

* Giai đoạn thứ hai (Từ năm1982 đến năm 1998)


Trên cơ sở tổng kết quá trình phát triển của cây vải trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn khởi đầu đến trước năm 1982 khẳng định rõ giá trị nhiều mặt của cây vải đã giúp cho tỉnh uỷ-UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định phát động phong trào trồng vải (lúc bấy giờ chỉ trồng vải thiều) sâu rộng trong nhân dân. Phong trào phát triển nhanh và mạnh nhất ở huyện Lục Ngạn. 


Tuy đã có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống, nhưng thời gian đầu (trước 1990) diện tích cây vải gia tăng rất chậm. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là: Thiếu các điều kiện để phát triển sản xuất; Nhà nước chưa giao quyền sử dụng đất đai lâu dài đến hộ nông dân; Vốn của các tổ chức cho vay còn hạn chế và đặc biệt là cơ chế chính sách hiện hành chưa thúc đẩy lưu thông hàng hoá nên thị trường tiêu thụ vải tươi trong nước còn hạn chế (tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam). 


Đến năm 1989–1998, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý trong nông nghiệp và từ Nghị quyết này đã triển khai theo hướng giao khoán đất đến tận hộ và người lao động, hộ gia đình đã trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Tỉnh triển khai nghị quyết 10 và kết quả thu được là các huyện trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả và khó khăn về lương thực trong nhân dân giảm dần, hình thành “kinh tế mũi nhọn” là kinh tế đồi rừng và vườn CAQ. Đồng thời hình thành những vùng chuyên canh trồng CAQ có giá trị kinh tế cao như vải, na dai, dứa, chanh, cam, táo…  Hướng sản xuất chuyển đổi từ coi trọng cây màu lương thực là một thế mạnh sang xác định trồng CAQ đặc sản là một thế mạnh, là mũi nhọn của nền kinh tế và là biện pháp khai thác đất trống, đồi núi trọc. Cũng trong thời gian này, chính sách tín dụng hướng mạnh vào việc đầu tư cho sản xuất, các hộ nông dân được vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Và hiệu quả hơn cả phải kể đến sự mở rộng của thị trường vải quả không chỉ ở trong nước mà đã có hướng xuất khẩu với số lượng lớn. Đây là cơ hội cho cây vải không chỉ được trồng tại các vườn trong gia đình, mà trồng trên những chân đất được giao cho gia đình quản lý và hộ gia đình chủ động đầu tư trồng vải lên đồi. Tính đến năm 1998, diện tích vải cho thu hoạch trong toàn tỉnh đạt 6.038 ha, sản lượng đạt 10.072 tấn và giá trị sản phẩm ước đạt 100.720 triệu đồng. Sự phát triển của cây vải đã làm thu hẹp diện tích của những cây có giá trị kinh tế thấp như sắn, ngô, cây công nghiệp ngắn ngày và cả một phần diện tích chỉ cấy lúa 1 vụ không ăn chắc. 


Như vậy, có thể nói giai đoạn 1982–1998 là giai đoạn chuyển dịch một cách toàn diện về cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng tăng mạnh diện tích cây vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* Giai đoạn thứ ba (từ 1998 đến nay)


 Đến năm 1998, diện tích trồng cây vải đạt trên 6000 ha. Diện tích vải từ 1998 đến 2004 cũng phát triển mạnh, diện tích vải cho thu hoạch tăng nhanh qua các năm. Về diện tích cho thu hoạch bình quân mỗi năm tăng: 3500 ha, sản lượng vải năm 2004 so với năm 1998 tăng 12 lần [5]. Cơ cấu giống chủ yếu là phải thiều, chiếm 85%, còn lại là các giống vải chín sớm. Vì vậy định hướng hiện nay của tỉnh là tập trung thâm canh tăng năng suất, nâng cao sản lượng vải, mặt khác hướng đưa các giống vải chín sớm vào trồng nhằm kéo dài thời gian cho thu hoạch quả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường về sản phẩm vải quả. Tính đến cuối năm 2004, toàn tỉnh đã có 30.746 ha đã cho thu hoạch và sản lượng vải đạt 158.774 tấn, ước đạt 300 tỷ đồng. 


Cũng trong giai đoạn này, một số chủng loại cây ăn quả khác cũng được gia tăng như nhãn, hồng không hạt, xoài… tạo nên thị trường quả khá đa dạng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở huyện Lục Ngạn. Giá vải năm 2004 thấp nhất từ trước đến nay chỉ còn 1.500 – 6000 đồng/kg. Mặc dù vậy, hiện nay người dân vẫn chưa tìm ra cây trồng nào có giá trị kinh tế cao hơn cây vải nên phong trào sản xuất thâm canh cây vải vẫn cần được duy trì và làm thế nào để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của nó trên vùng đất đồi, khô hạn của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt tại huyện Yên Thế nơi có điều kiện kinh tế chưa mạnh như những huyện khác. 


Để minh hoạ sự phát triển về sản xuất vải, dẫn ra một vài con số thống kê của tỉnh về diện tích và năng suất vải trong giai đoạn 2002-2005, đồng thời thông qua bảng này thấy được sự phân bố về diện tích vải ở giai đoạn kinh doanh của tỉnh như sau:

Bảng 2: Diện tích cho thu hoạch và sản lượng vải ở Bắc Giang (2002 – 2005)

	
	Năm

	Địa bàn
	2002
	2003
	2004
	2005

	
	DT (ha)
	SL(tÊn)
	DT (ha)
	SL(tÊn)
	DT (ha)
	SL(tÊn)
	SL(tÊn)

	Toàn tỉnh
	22.621
	56.952
	25.361
	57.296
	30.746
	158.774
	61.491

	Huyện Lục Ngạn
	9.860
	29.496
	10.350
	32.120
	12.560
	75.109
	40.000

	Huyện Lục Nam
	4.200
	8.757
	4.160
	8.000
	5.500
	33.000
	10.000

	Huyện Yên Thế
	3.000
	5.773
	4.500
	8.100
	5.457
	2.4201
	5.897

	Huyện Sơn Động
	2.362
	5.393
	2.850
	2.560
	3.350
	11.725
	1.000

	Huyện Tân Yên
	1.520
	3.040
	1.650
	3.098
	1.673
	7.529
	2.200

	Huyện Lạng Giang
	700
	1.716
	720
	1.296
	761
	2.657
	1.200

	Huyện Yên Dũng
	380
	1.050
	430
	838
	477
	1.193
	400

	Huyện Hiệp Hoà
	320
	960
	408
	734
	473
	1.041
	684

	Huyện Việt Yên
	48
	120
	65
	90
	75
	210
	100

	TP Bắc Giang
	16
	45
	20
	40
	22
	49
	10

	Nông Trường
	215
	602
	208
	420
	398
	2.060
	-


                                                   Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang,2003-2005

Ghi chú: . Diện tích vải cho thu hoạch năm 2005 không có sự thay đổi nhiều so với năm 2004.

              . Thực tế diện tích vải của các huyện lớn hơn so với con số thống kê.


Qua bảng trên nhận thấy, tốc độ gia tăng về sản lượng vải rất lớn giữa năm sau và năm trước. Tuy nhiên đến năm 2005, quy luật này không được duy trì do sản lượng vải 2005 đạt dưới 30% so với sản lượng 2004. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ vải mất mùa trên diện rộng là do chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và một phần do năm 2004, sản lượng vải quá lớn, giá vải thấp nhất từ trước đến nay đã làm ảnh hưởng đến khả năng cho quả của cây và việc chăm sóc cũng như đầu tư cho cây vải và kết cục là sản lượng vải năm 2005 ước chỉ đạt trên 60 nghìn tấn quả. 


Đồng thời qua bảng trên chỉ ra, phân bổ diện tích và sản lượng vải ở khắp các địa bàn trong tỉnh, tuy nhiên sản xuất vải tập trung chủ yếu vào huyện Lục Ngạn, thứ đến Lục Nam và Yên Thế. Khi tìm hiểu lịch sử phát triển của sự phát triển cây vải tại Bắc Giang được biết Lục Ngạn là một trong các huyện trồng vải sớm nhất trong tỉnh và nay được gọi là “Kinh đô vải thiều’’ ở cả nghĩa sản xuất và thị trường. Đây cũng là địa bàn mà người sản xuất đã nhận được nhiều sự quan tâm của tỉnh cũng như của các tổ chức phi chính phủ trợ giúp. Tính đến thời điểm hiện nay, người sản xuất ở đây có nhiều kinh nghiệm và đã được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch và cũng đã được đưa vào áp dụng trên một phạm vi nhất định. Tuy nhiên đó là các kinh nghiệm tích luỹ trong sản xuất là chính và nếu đánh giá tổng thể thì nếu người sản xuất ở Lục Ngạn khắc phục được những khuyết thiếu hiện nay trên diên rộng và đảm bảo về môi trường thì sản xuất vải ở đây không chỉ mang lại hiệu cao mà còn đảm bảo phát triển bền vững. Đối với các huyện phát triển sản xuất vải muộn hơn như Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động ... thì người sản xuất còn chưa thật giầu kinh nghiệm và khả năng tiếp cận thị trường của người sản xuất còn nhiều hạn chế. Do đó, để cân đối giữa các huyện nếu có cơ hội cần chú trọng hơn cho các huyện phát triển sản xuất vải sau nhằm duy trì tốt nhất diện tích vải hiện có. 


Đồng thời xét về cơ cấu chủng loại giống thấy, chủ yếu là giống vải Thanh Hà chiếm khoảng 85% diện tích chín tập trung vào thời điểm chính vụ nên gây ra sự căng thẳng về thời vụ, tạo ra sức ép về nhân lực làm ảnh hưởng tới tâm lý và thu nhập của người sản xuất, đặc biệt vào những năm vải được mùa như năm 2004 dẫn đến giá vải rớt thấp nhất từ trước tới nay. Do vậy, để rải vụ thu hoạch và kéo dài thời gian có vải
trên thị trường cần bố trí lại cơ cấu chủng loại giống vải hợp lý hơn. Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong thời gian tới cơ cấu các gióng vải tập trung phát triển sẽ bao gồm: 10-15% diện tích là giống chín sớm; 70-75% diện tích là giống chính vụ và 5 – 10% diện tích là giống chín muộn.

2.2. Tình hình tiêu thụ 

a. Tình hình tiêu thụ vải trong nước

· 
Khi đã có sản phẩm vải quả trên thị trường, có nhiều tác nhân tham gia vào các kênh tiêu thụ. Thông qua kết quả điều tra, tóm lược các kênh tiêu thụ theo sơ đồ dưới đây. 

[image: image3.emf]Phân bổ diện tích vải của miền Bắc Việt Nam (2004)
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Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ vải ở Việt Nam

                           Nguồn: Nguyễn Thị Tân Lộc, Kết quả điều tra năm 2004 

Qua sơ đồ trên rút ra một số nhận xét như sau:


- Nếu đánh giá chung theo lượng vải được tiêu thụ thì kênh 6 chiếm tỷ lệ lớn hơn cả vì ở các vùng trồng vải trọng điểm lượng vải được đưa vào sấy khô sau đó xuất khẩu rất lớn. 


- Trong các kênh trên, lượng vải tươi được tiêu thụ với số lượng lớn hơn cả theo kênh 5. Tại các vùng sản xuất vải tập trung, lượng vải chủ yếu được tiêu thụ theo kênh này. Lượng vải được đưa vào chế biến dưới dạng siro, vải nước đường, cùi vải đông lạnh ...  còn hạn chế do trong khâu chế biến đòi hỏi nhiều nhân công khi bóc vỏ quả và sản phẩm sau chế biến chưa có nhiều thị trường.


- Ngày nay, các loại hình bán lẻ đã được đa dạng hơn do có thêm kênh siêu thị mới xuất hiện ở Việt Nam cũng tham gia vào bán các sản phẩm về vải mặc dù lượng vải họ bán đến người tiêu dùng chưa lớn. Và có nét đặc biệt đó là các siêu thị nào ở thành phố HCM mà tham gia bán vải (như Big C) thì bán được số lượng vải lớn hơn so với các siêu thị cùng bán vải ở Hà Nội.

  
- Lượng vải được tiêu thụ bởi người bán rong cũng chiếm tỷ lệ cao dù là năm được mùa hay mất mùa. Ví dụ năm 2004, tại thị trường Hà Nội, lượng vải được tiêu thụ bởi người bán rong chiếm 60%, các cửa hàng, siêu thị và quầy bán được khoảng 24% và phần bản lẻ tại chợ ước đạt 16%.

· Thị trường vải tươi trong nước là các thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM và các tỉnh khác không trồng vải như Đồng Nai, Long An... và nước ngoài đó là Trung Quốc (nước tiêu thụ lượng vải lớn nhất), Campuchia và Malaysia (các nước này nhập khẩu với lượng không lớn). 

· Thị trường vải khô là Trung Quốc (bạn hàng truyền thống, gần và tiềm năng) và các nước Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Thuỵ Điển, Đài Loan, Châu Phi (là các thị trường mới).

b. Tình hình tiêu thụ vải ở Bắc Giang


Theo Sở Nông nghiệp Bắc Giang, một phần vải tươi sau thu hoạch được chuyển đến bán tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố HCM và các tỉnh khác trong cả nước dưới dạng tươi. Một  phần bán cho các cơ sở chế biến làm nguyên liệu đầu vào chế biến siro, vải nước đường. Phần lớn hơn cả được xuất khẩu sang Trung Quốc dưới dạng sản phẩm tươi và khô. Trong vài năm gần đây, vải tươi của Bắc Giang đã được đưa sang cả thị trường Campuchia. Vải khô đã được xuất sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp, Đức, Hà Lan, Thuỵ Điển…



Riêng đối với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ yếu sản phẩm vải xuất khẩu của Việt Nam. Đối với Bắc Giang thì huyện Lục Ngạn có số lượng vải xuất sang thị trường này lớn nhất so với các tỉnh trồng vải trọng điểm khác trong cả nước.



Về hình thức tiêu thụ vải của các huyện khác nhau do chất lượng vải tươi và lợi thế so sánh giữa các vùng. Lục Ngạn là huyện có nhiều lợi thế hơn các huyện khác do người dân ở đây đã thâm canh cây vải nên chất lượng cũng như hình thức được đánh giá cao hơn và nhờ thế vải Lục Ngạn đã xây dựng cho mình được “Thương hiệu”. Cũng chính từ điểm mạnh này mà vải từ các vùng khác cũng được đưa về đây để ăn chênh lệch mang lại lợi ích cho người buôn bán và hậu quả là người tiêu dùng phải chịu. Một số huyện khác như Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động cũng có được ưu điểm về sản phẩm như vải chính vụ chín sớm hơn so với vải ở Lục Ngạn từ 5 – 10 ngày hoặc số lượng không quá lớn nhưng chất lượng quả không đều và người dân chưa thực sự thâm canh nên chưa tạo ra thế mạnh cạnh tranh được trên thị trường, đặc biệt là vùng vải ở huyện Yên Thế còn chịu ảnh hưởng của vải từ Lạng Sơn. 

3. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ vải tại Bắc Giang 



Sản xuất và tiêu thụ vài của Bắc Giang chịu chung thuận lợi và khó khăn của sản xuất và tiêu thụ vải của Việt Nam. Gắn vào địa bàn cụ thể của tỉnh, có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

a. Những thuận lợi



- Điều kiện tiểu vùng khí hậu thích hợp cho cây vải phát triển, kể cả những vùng đất đồi nghèo dinh dưỡng và khó khăn trong tưới tiêu cây vải vẫn sinh trưởng và cho sản phẩm. 



- Cây vải được xác định là cây ăn quả chủ lực và là cây xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn trước 2005 và đối tượng sản xuất hàng hoá của tỉnh trong giai đoạn 2006 – 2010.



- Người dân năng động, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và sấy vải. 



- Tiềm năng mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phảm về vải và khả năng chế biến sản phẩm của vải do trên địa bàn tỉnh có một số cơ sở chế biến và xuát khẩu. Sản phẩm vải của Bắc Giang được đánh giá có hương vị thơm ngon. Đồng thời tỉnh có nhiều cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị khác đến thu mua và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.  



- Trên địa bàn tỉnh có nhiều các tác nhân tham gia trong ngành hàng vải có khả năng về tài chính và rất năng động nên khâu tiêu thụ vải được chủ động. 

b. Những khó khăn



- Sự ra hoa của cây vải phụ thuộc vào nhiệt độ và độ khô trong mùa đông; nở hoa vào vụ xuân chịu ảnh hưởng của mưa phùn và độ ẩm cao.



- Năng suất vải của Bắc Giang tuy đã cao hơn các vùng khác trong cả nước xong còn thấp hơn so với các nước khác. 



- Do phát triển sản xuất vải ồ ạt nên chất lượng giống không được đồng đều, còn nhiều diện tích cho quả nhỏ và kém chất lượng. 



- Vải chín tập trung trong thời gian ngắn nên người sản xuất gặp nhiều khó khăn 

trong khâu thu hoạch và tiêu thụ vải.



- Thiếu quy trình bảo quản và chế biến vải phù hợp với khả năng hiện có của người dân. Việc đầu tư áp dụng quy trình công nghệ bảo quản và chế biến hiện đại còn gặp nhiều khó khăn về khả năng tài chính và năng lực áp dụng. 



- Nhận thức của của người sản xuất không đồng đều, còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh cho cây vải trên diện rộng và việc tiếp cận thị trường cũng như quan điểm trong việc tuân tuân thủ các quy trình gây ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn của quả vải và môi trường.

4. Đề xuất một số giải pháp và biện pháp tổ chức



Thông qua việc phản ánh khái quát sản xuất vải ở Việt Nam và đánh giá sản xuất và tiêu thụ vải ở Bắc Giang cũng như chỉ ra những điểm mạnh và những tồn tại cần khắc phục nhằm phát triển sản xuất và giải quyết tốt đầu ra cho người trồng vải ở Bắc Giang, chúng tôi đưa ra một số giải pháp cần được triển khai càng sớm càng tốt. 

a. Một số giải pháp



- Phát triển một số giống vải chín sớm nhằm rải vụ thu hoạch, làm phong phú các loại sản phẩm có mặt trên thị trường vàgia tăng nguồn thu nhập cho người dân.



- áp dụng các biện pháp thâm canh đồng bộ, tiến tới áp dụng quy trình sản xuất vải an toàn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đáo ứng yêu cầu ngày càng cao về số lượng và chủng loại của thị trường trong nước và xuất khẩu.



- áp dụng công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch (sơ chế, bảo quản và chế biến) đa dạng hoá các sản phẩm từ vải nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị sản phẩm và giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất và kinh doanh.



- Xây dựng mạng lưới tiêu thụ vải trong nước và xuất khẩu đối với từng chủng loại  mặt hàng. 

b. Biện pháp tổ chức



- Với các giống vải chín sớm cần tập trung đẩy nhanh diện tích thông qua việc trồn mới ở những nơi còn diện tích và ghép cải tạo các giống chín sơm ưu tú trên gốc có sẵn là vải thiều (kỹ thuật ghép cải tạo đã được kiểm chứng, sau ghép cây nhanh cho thu quả, giữ được chất lượng của mắt ghép và tuổi thọ cho cây). Điều này cùng nghĩa với việc tổ chức các khoá tập huấn cho các đội ngũ cán bộ nông nghiệp (khuyến nông, hội nông dân, cán bộ kỹ thuật) và đại diện các hộ nông dân về kỹ thuật ghép cải tạo và qua đây giới thiệu tập đoàn giống vải chín sớm đã được bình tuyển bởi Viện Nghiên cứu rau quả. 



- Tổ chức các khoá tập huấn tại cơ sở về kỹ thuật thâm canh cây vải tại các địa phương cho người dân dễ dàng tham gia.



- Tổ chức các khoá tập huấn về công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch cho các tác nhân trong ngành hàng vải. 



- Đồng thời thông qua các khoá tập huấn về kỹ thuật, lồng ghép các kiến thức về thị trường. Riêng đối với mảng này cần tuỳ thuộc vào ỳưng địa bàn và đối tượng học viên  mà lựa chọn lượng kiến thức phổ biến theo từng phần như trước hết cần thông tin cơ bản về thị trường vải (trong nước và trên thế giới) sau đó đến kiến thức kinh doanh cơ bản và tiếp cận thị trường để tránh gây cho người nông dân những lo lắng qua mức bởi hiện nay họ còn bị ám ảnh những khó khăn trong tiêu thụ ở vụ vải năm 2004. 
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